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Xử trí nhằm giảm tai biến 
phiền nạn trong GMHS

(Crisis Management in Anesthesia)

PGS.TS Nguyễn Quốc Kính
Khoa Gây mê Hồi sức
Bệnh viện Việt Đức
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Nguy cơ y học

 Dịch tÔ học: Nguy cơ 10-2 - 10-3

- Các nước nói tiếng Anh: nguyên nhân chết thứ  5 - thứ  8 
(Mỹ: 48.000-100.000 chết do sai lầm y học)

 Khái niệm nguy cơ chấp nhận được:
- Không có nguy cơ ZERO

- Nguy cơ ‘ ‘ chấp nhận được‘ ‘  đối với bệnh nhân

 Nhiều yếu tố:
- Liên quan đến bệnh nhân

- Sai sót của con người
- Nguy cơ liên quan đến hệ thống săn sóc
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Nguy cơ y học vs các lĩnh vực kỹ thuật khác
theo René Amalberti

Vận động viên 
nghiệp dư

Các hệ thống an toàn Các hệ thống cực an toàn

10-2 10-3 10-4 10-5 10-6

Trượt tuyết alpin

Mổ tim,
Bệnh nhân  ASA 3-4

An toàn giao thông
Công nghiệp hạt nhân

Hàng không dân dụng

Đường sắt

Do thầy thuốc gây 
nên khi truyền máu

Công nghiệp

Nguy cơ y học do thầy 
thuốc gây nên

Gây mê / bệnh nhân 
ASA 1-2, trẻ

Nguy cơ chết

Nguy cơ  «phẫu thuật»
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GMHS ≅ giống một số nghề
≠ các chuyên khoa y khác:

 Lái máy bay chiến đấu
 Nhà máy năng lượng hạt nhân ‘ Chernobyl,

Fukushima
 Hoá chất ‘ Nhà máy liên hợp Carbide, Bhopal India
 Du hành vũ trụ ‘ Tàu vũ trụ Challenger và Columbia
 Hàng không dân dụng: ‘ .. 
 Cứu hỏa: Twin Tower

Complex & Dynamic: Sự cố luôn biến động, phức tạp,  

không chắc chắn, có nguy cơ (GMHS: thủ thuật xâm lấn, 
dùng thuốc tác dụng nhanh dễ gây chết, trang thiết bị phức tạp)

Môi trường tương tự: stress cao, số giờ làm việc và năng lực, phụ 
thuộc trang thiết bị, áp lực công việc, giao tiếp và làm việc 
theo nhóm, nhiều công việc, tai nạn diễn biến nhanh
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Safety Reporting Systems

 Khám trước gây mê
 Kiểm tra máy móc, 

trang thiết bị
 Khởi mê
 Tăng độ mê
 Trong mổ
 Giảm độ mê
 Thoát mê

 Trước bay (preflight)
 Checklist máy bay và chuẩn bị 

trước bay
 Cất cánh
 Lấy độ cao
 Bay lượn 
 Hạ độ cao
 Hạ cánh

20 năm
Chết: 1/10.000 → 1/200.000

≅
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An toàn về GMHS được cải thiện 20 lần    
trong 2 thập kỷ gần đây

 Tiến bộ của dược phẩm
 Tiến bộ của công nghệ:EtCO2, SpO2, LMA, ‘  
 Tiêu chuẩn, khuyến cáo, luật
 Đào tạo BS và điều dưỡng GMHS
 Có các cấu trúc: phòng hồi tỉnh, khu mổ tập trung
 Cải thiện về quản lý đội ngũ GMHS

Pháp: 1 chết/13.000 gây mê tê (1983), nay 1/200.000
Anh: 3/550.000 (1995); óc: 1/63.000 (1999)

Pháp (JM Desmonts)
- Điều lệ hành nghề (12/1994)
- Khuyến cáo thực hành lâm sàng
- Hội nghị chuyên gia cập nhật
- Đào tạo liên tục
- Đánh giá thực hành, uỷ ban phân tích nguy cơ GMHS
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Stress và áp lực của GMHS
 49% người chứng kiến 

một sự cố ảnh hưởng đến 
an toàn người bệnh nói là 
do áp lực

 32% người chịu áp lực 
mạnh từ PTV để tiến hành 
một trường hợp mà họ 
muốn hoãn

 20% người: ‘ đôi khi tôi 
phải biến tấu thực hành 
của mình để nhanh bắt 
đầu cuộc mổ‘
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Làm thế nào để cải thiện sự an toàn 
trong GMHS?

 Kiểm soát tốt hơn tình trạng bệnh nhân: trước mổ
- Đánh giá: khám trươc mổ
- Chuẩn bị
- Thông tin

 Kiểm soát tốt hơn quá trình gây mê:
- Phối hợp lên chương trình mổ
- Phát triển monitoring
- Cải tiến huấn luyện, nhất là xử trí tình trạng tai biến (mô hình)
- áp dụng các tiêu chuẩn, khuyến cáo, bảng kiểm, phác đồ
 Tổ chức và điều hành êkíp tốt hơn:

- Phù hợp giữa quá tải - nhân lực
 Thu thập và phân tích các ca tai biến
 Xử trí nguy cơ
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Tại sao xảy ra tai biến nặng?
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Error: Old vs New

Nguyên nhân thực sự



11

Các yếu tố khởi động 

Lộ trình của 
cơ hội tai nạn

Các sai sút
tiềm tàng ở 
cấp độ quản lý

Các yếu tố
tâm lý báo 
hiệu

Các động 
tác không 
an toàn Phòng tuyến bảo vệ theo chiều sâu   

Kiểm tra danh tính khi lấy máu

Kiểm tra danh tính tại phòng mổ

Kiểm tra danh tính trên thẻ nóm máu có phù 
hợp trên túi máu không

Kiểm tra lần cuối nhóm ngay trước khi truyền

Truyền nhầm nhóm máu

Nguy cơ
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Bệnh tật
Thiết kế sai
Lỗi sản xuất
Không bảo trì

áp lực công việc
Mệt mỏi
Các yếu tố môi trường

Thiết bị


Checklist
↓

Vấn đề xảy ra



Bệnh nhân


Khám trước mê
↓

Vấn đề xảy ra



PTV     Người gây mê
 

Qui trình săn sóc & Kỹ năng
↓ ↓

Vấn đề xảy ra  Vấn đề xảy ra
 

Các sai sút
tiềm tàng

YÕu tè khởi
động sự cố

Các biện pháp
đề phòng

Phiền nạn

Tai biến nghiêm trọng

Hậu quả xấu

Tiến triển của hậu quả

Phát hiện

Sửa chữa

R
a 

q
u

yÕ
t ®

ịn
h
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Các tai biến nặng ở phòng mổ
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Các tai biến nặng ở phòng mổ
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Phân tích tai biến

1. Các nguyên nhân của các tai biến
2. Xem tai biến đó có thể tránh được hay 

không?
3. Mức độ nặng:
- Mức 1: Không hậu quả
- Mức 2: Bệnh nhân chịu nguy cơ (không an toàn)
- Mức 3: Hậu quả nhỏ (phiền nạn)
- Mức 4: Hậu quả lớn (tai biến)
- Mức 5: Chết
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Các yếu tố chủ động và tiềm tàng

Các yếu tố chủ động  ⇐ Các yếu tố tiềm tàng
(Con người:                                  (Nguyên nhân sâu xa)

nguyên nhân hay hậu quả?)
Bỏ sót (ví dụ kiểm tra nhanh)                    Mệt mỏi

Thiếu kỹ năng (ví dụ: CPR sai)                 Thiếu thường xuyên cập nhật kiến thức

Lỗi cẩu thả (VD: nhầm 2 thuốc)               Lỗi nhà sản xuất (VD: nhãn giống nhau)

Bít thao tác (VD: không đặt báo động)    Lỗi thiết kế (VD: thiết bị monitoring)

Cố ý không theo qui tắc, qui trình Áp lực công việc 

(VD: không kiểm tra thiết bị)                  (VD: cấp cứu, quản lý bệnh viện)
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3 sai lầm cố định:

 ‘ This and only this!‘  
(Khẳng định)

 ‘ Everything but this!‘  
(Phủ nhận)

 ‘ Everything is OK!‘  
(Ba phải)

Các thái độ nguy hiểm:
Bằng mọi giá phẢi: 

 Giảm đau
 Mới
 Độc đáo
 Thành tích, phô diễn

 ám ảnh bởi sự an toàn

Con người
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Xác định các nguy cơ

 Các nguy cơ liên quan đến bệnh nhân:

 Biến chứng chu phẫu

 Các nguy cơ liên quan đến quá trình gây mê:

 6 yếu tố nguy cơ chính liên quan đến:

- ª kÝp GMHS: nhân lực, đào tạo (kiến thức, kỹ năng, xử trí)

- Kỹ thuật và thủ thuật: GA, RA, bảng kiểm, phác đồ

- Các thiết bị: test, chuẩn, chọn, bảo trì, chất lượng

- Ng­êi xung quanh: biệt lập, huấn luyện, trang bị, tập trung hóa

- Th«ng tin: bệnh nhân, PTV, kíp GM, hồ sơ, cận LA, phòng máu

- Quản lý: tổ chức công việc, thời gian làm việc, kíp GMHS khi quá

tải và cấp cứu, môi trường nơi làm việc, ‘
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Phân bố nguyên nhân các sự cố không mong muốn 
theo tần xuất và độ nặng
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Các tai biến xảy ra ở đâu?

Vị trí Số sự cố báo cáo

Phòng mổ 299

Phòng hồi tỉnh 83

Xquang can thiệp 18

Các khoa khác 13

Hồi sức đa khoa 3

‘ .. ‘ .

‘ . ‘
‘ ‘

89%
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Nguyên nhân các tai biến

Tổ chức
66%

Thực hành 
chuyên môn

13%

Lâm sàng
13%

Trang thiết bị trục trặc
11%
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Các nguyên nhân
Thiếu sót về tổ chức (n=285): 66%

Y tá GM, y tá PM, hộ lý vắng mặt 24,21% 69

Phòng hồi tỉnh không có chỗ 15,8% 45

Phẫu thuật viên không sẵn sàng 11,6% 33

Quá giờ làm việc 13% 37

Khu vực nhập viện không sẵn sàng 7% 20

Người gây mê không sẵn sàng 6% 15

Vấn đề liên quan đến bệnh nhân 4% 11

Vấn đề liên quan đến vận chuyển 4,5% 13

Vấn đề liên quan đến chương trình mổ 4,21% 12

Vấn đề liên quan đến tổ chức của khoa 4,21% 12

Phòng mổ không sẵn sàng 1,75% 5

Bệnh nhân ra khỏi khoa không có sự 
đồng ý của bác sỹ GMHS

0,35% 1

72%
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Các nguyên nhân
Trục trặc trang thiết bị (11%)

Trục trặc kỹ thuật được
phát hiện qua bảng kiểm

4,5%

Cắt điện
4,5%

Trục trặc kỹ thuật
80%

Trục trặc máy thở
8,9%
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Các nguyên nhân
Thực hành chuyên môn (13%)

Không biết về thực 
hành của khoa

2,3%

Người gây mê trực hôm trước
11,6%

Không lập 
bảng gây mê

2,3%

Đặt NKQ khó
18,6%

Khác
11,7%

Không khám 
gây mê trước mổ

53,3%
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Các nguyên nhân
Các tai biến lâm sàng (13%)

Phiền nạn/Tai biến liên 
quan đến gây mê/gây tê

24%

Chậm trễ truyền máu
13%

Biến chứng đặt tư thế
7,4%Chấn thương răng

11,5%

Co thắt phế quản
5,5%

Các biến chứng 
néi-ngo¹i khoa 

trong phòng hồi tỉnh
3,7%

Khác
35,3%
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CEMACH 2000-02 
(Confidential Enquiry into Maternal and Child Health) 

Giai đoạn                             Số chết

1982-84 (3 năm)                             19

1985-96 (12 năm)                           19

1997-99 (3 năm)                             3  (GA*=2 RA*=1)

2000-02 (3 năm)                              6   (GA in all cases)

*GA=general anesthesia ; *RA=regional anesthesia



28

CEMACH 2000-02 
(Confidential Enquiry into Maternal and Child Health) 

Thương tổn trong thưa kiện do gây mê sản
% gây tê vùng      % gây mê toàn thân

(n=124)                 (n=62)

Chết                                                      12                      42*
Tổn thương não sơ sinh                    19                      24
Nhức đầu                                              19                       0*
Tổn thương dây thần kinh                  10                       7
Tổn thương não mẹ                               7                       8
Đau lưng                                                 7                       O*

*P<0.01 Regional vs General 
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Is regional anaesthesia better than 
general anaesthesia for caesarean section?

2006, Vol. 26, No. 5 , Pages 433-434 
J. Bowring1†, N. Fraser3, S. Vause1 and A. E. P. Heazell2

Summary

The Royal College of Anaesthetists have set the 
standard that 85% of emergency caesarean sections 
should be carried out under regional anaesthesia. 
………………………………………………………………
…. supporting the use of regional anaesthesia wherever 
possible to keep maternal complications to a minimum.

http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Bowring%2C+J.%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Fraser%2C+N.%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Vause%2C+S.%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Heazell%2C+A.+E.+P.%29
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Thương tổn kết hợp với gây tê vùng: 
ASA Closed Claims Study (Anesthesiology 2004)
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Kết luận
 An toàn GMHS nói chung và trong sản khoa nói 

riêng được cải thiện nhiều trên thế giới và khu 
vực.

 Ở Việt nam: chưa có số liệu, gặp nhiều (sản 
khoa?)

 Cần được nghiên cứu hệ thống, phân tích tìm 
nguyên nhân và giải pháp khắc phục, chú ý 
đến các yếu tố tiềm tàng, yếu tố khởi động và 
sai lầm của con người.
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